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BÀI TẬP THỰC HÀNH SQL SERVER.

1. Tạo cơ sở dữ liệu tên QLVT trong thư mục C:\Data theo các giá trị trong bảng sau:
	PRIVATE
File
	Initial size
	File growth
	Maximum file size

	Database
	2 MB
	20%
	15 MB

	Log
	2 MB
	1 MB
	5 MB


a. Xem thuộc tính của cơ sở dữ liệu vừa tạo:  
b. Sau khi tạo 1 cơ sở dữ liệu thì tên cơ sở dữ liệu đó sẽ được lưu trữ trong table nào của hệ SQL SERVER 
c. Nếu ta đã có file QLVT.MDF và QLVT.LDF, bạn hãy cho biết bằng cách nào mà ta có thể đưa cơ sở dữ liệu QLVT này vào SQL Server.

d. Trong tiện ích Management Studio, nếu ta dùng lệnh Delete để xóa 1 cơ sở dữ liệu thì các file vật lý có liên quan đến cơ sở dữ liệu này có mất hay không? 

e. Trong trường hợp nếu ta chỉ muốn xóa biểu tượng cơ sở dữ liệu trên Server, chứ không muốn xoá các file dữ liệu của nó thì phải làm sao?
2. Trong cửa sổ Query:

a. Viết lệnh xóa cơ sở dữ liệu QLVT vừa tạo. 

b. Thực hiện lệnh sp_helpdb để in ra danh sách các cơ sở dữ liệu và kiểm tra lại đã xóa xong cơ sở dữ liệu QLVT hay chưa?  

3. Tạo cơ sở dữ liệu QLVT gồm các tables sau:

Cho cơ sở dữ liệu QLVT, trong đó có các Table sau :

a.  Table Nhanvien
	Field Name
	Type
	Constraint

	MANV
	int
	Primary key

	HO
	nvarchar(40)
	Not Null

	TEN
	nvarchar(10)
	Not Null

	PHAI
	nvarchar(3)
	Default : ‘Nam’; chỉ nhận ‘Nam’ hoặc ‘Nữ’

	DIACHI
	nvarchar(50)
	Not Null, Default : ‘ ‘

	NGAYSINH
	SmallDateTime
	

	LUONG
	Money
	>=5000000 và <=50000000

Default : 5000000

	GHICHU
	nText
	


b.  Table Kho:

	Field Name
	Type
	Constraint

	MAKHO
	nChar(2)
	Primary Key 

	TENKHO
	nvarchar(30)
	Unique

	DIACHI
	nvarchar(70)
	Not Null


c. Table Vattu:

	Field Name
	Type
	Constraint

	MAVT
	nChar(4)
	Primary Key 

	TENVT
	nvarchar(30)
	Unique, not null

	DVT
	nvarchar(15)
	Default : cái


d. Table Phatsinh:

	Field Name
	Type
	Constraint

	PHIEU
	nChar(8)
	Primary Key

	NGAY
	DateTime
	Default : ngày hiện hành của hệ thống

Getdate()

	LOAI
	Char(1)
	chỉ nhận ‘N’, ‘X’, ‘T’, ‘C’ 

Default : ‘N’

	HOTEN
	nvarchar (40)
	Default : “ “

	MANV
	INT
	Foreign key

	LYDO
	nvarchar(30)
	


-Table CT_Phatsinh:

	Field Name
	Type
	Properties

	PHIEU
	nChar(8)
	Foreign key

	MAVT
	nChar(4)
	Foreign key

	SOLUONG
	int
	>0

	DONGIA
	float
	>0

	MAKHO
	nChar(2)
	Foreign Key


Khoùa chính : PHIEU+MAVT
Dùng Diagram để thiết kế mối quan hệ giữa các tables trong cơ sở dữ liệu QLVT. 
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3. Để liệt kê các cơ sở dữ liệu đã tạo trên Server (không liệt kê các cơ sở dữ liệu master, model, msdb, tempdb) ta dùng lệnh gì?

4. Từ cơ sở dữ liệu vừa tạo, hãy tạo file script QLVT.sql tương ứng cho phép chứa các lệnh tái tạo lại cơ sở dữ liệu, chứa các view, các stored procedure, các trigger, user , login của cơ sở dữ liệu.

5. Tạo cơ sở dữ liệu QLVT2 dựa vào fie script vừa có; Anh(chị) hãy kiểm tra các đối tượng dữ liệu của 2 cơ sở dữ liệu QLVT và QLVT2, và rút ra nhận xét dữ liệu của cơ sở dữ liệu QLVT2 .

6. a. Hãy cho biết tên các tables, views, stored procedure  trong cơ sở dữ liệu  QLVT được đặt trong tables hệ thống nào? Sys.sysobjects
b. Viết lệnh select_sql  liệt kê tên các user tables có trong cơ sở dữ liệu QLVT?

7. Tạo 1 login và user với tên là tên của mình có toàn quyền thao tác trên cơ sở dữ liệu QLVT (db_owner). Hãy thử login vào hệ thống với loginname vừa tạo, và thử mở  cơ sở dữ liệu QLVT2. Hãy cho biết ta có thể tạo username khác tên với loginname hay không ? Cho 1 ví dụ cụ thể?

8.  Giả sử ta đã có cơ sở dữ liệu QLDSV trong file QLDSV.MDF và QLDSV.LDF, bạn hãy đưa nó vào Server, sau đó kiểm tra các fields sao cho giống với các table sau:


a. Table Lop:

	Field Name
	Type
	Constraint

	MALOP
	Char(8)
	Primary Key 

	TENLOP
	varchar(30)
	Unique, Not Null



b. Table SINHVIEN:

	Field Name
	Type
	Constraint

	MASV
	Char(8)
	Primary Key 

	HO
	varchar(40)
	 Not Null

	TEN
	varchar(10)
	 Not Null

	NGAYSINH
	Smalldatetime
	

	PHAI
	Char(3)
	Default : ‘NAM’

	NOISINH 
	Varchar(50) 
	Default : ‘ ‘

	DIACHI
	Varchar(100)
	Default : ‘ ‘

	NGHIHOC
	Bit
	Default : 0

	MALOP
	Char(8)
	Foreign Key 


c. Table MONHOC:


	Field Name
	Type
	Constraint

	MAMH
	Char(8)
	Primary Key 

	TENMH
	varchar(30)
	Unique, Not Null

	SOTIET_LT
	Int
	Default :45
check: >=0 và <=120

	SOTIET_TH
	Int
	Default : 0
check: >=0 và <=120


d. Table DIEM:

	Field Name
	Type
	Constraint

	MASV
	Char(8)
	Foreign key

	MAMH
	Char(8)
	Foreign key

	LAN
	Int
	Lan>=1 và <=2

	DIEM
	Float
	>=0 và <=10  


Khóa chính: MASV+MAMH+LAN

10.Tạo các view và Stored Procedures sau:

a. Trong cơ sở dữ liệu QLDSV:

i/ Hãy cho biết sĩ số của các lớp trong trường . Kết xuất có dạng:


MaLop
Tenlop
Siso


Lưu ý: chỉ tính sĩ số lớp đối với các sinh viên hiện còn đang học

Tên đối tượng: Siso_lop

ii/ Hãy cho biết mã lớp , tên lớp của các lớp có sĩ số <=X. Kết xuất có dạng:


MaLop
Tenlop
Siso


Lưu ý: chỉ tính sĩ số lớp đối với các sinh viên hiện còn đang học

Tên: Siso_lop_duoi_X
iii/ Hãy cho biết tên các lớp chưa được nhập danh sách sinh viên

Tên:  Lop_chua_nhap_sv 

iv/ Hãy cho biết (masv, ho, ten, PHAI ) của các sinh viên chưa được nhập điểm

Tên:  Sv_chua_nhap_diem

v/ Liệt kê danh sách sinh viên của lớp có mã lớp X. Kết xuất có dạng :


MASV 
HO TEN
PHAI

DIACHI

Lưu ý: chỉ liệt kê đối với các sinh viên hiện còn đang học
Tên:  Dssv_lop

vi/ Thống kê số sinh viên nam, số sinh viên nữ của các lớp. Kết xuất có dạng:


MALOP
TENLOP
SOSV_NAM

SOSV_NU

Lưu ý: chỉ thống kê đối với các sinh viên hiện còn đang học

Tên:  Thong_ke_nam_nu

vii/  Hãy cho biết danh sách sinh viên trong trường có học tất cả các môn trong danh sách môn học. Kết xuất có dạng:


MALOP
MASV
HOTEN
MAMH
TENMH

Tên:  Dssv_hoc_tat_ca_cac_mon 

viii/ Liệt kê danh sách sinh viên lớp có mã @malop sẽ thi lại lần thứ  @lan của môn có mã @mamon. Kết xuất có dạng:


MASV
HO
TEN
NGAYSINH 

DIEM_LAN_THI_TRUOC

Tên:  Dssv_thi_lai

ix/ Xóa điểm thi lần thứ @lan, môn @mamon của sinh viên có mã @masv 

Tên:  Xoa_diem_lan

x/  Xóa toàn bộ điểm thi của sinh viên có mã @masv

Tên:  Xôa_toan_bo_diem

xi/ Xóa toàn bộ thông tin của sinh viên có mã @masv

Tên:  Xoa_sinh_vien

xii/ Xóa toàn bộ thông tin của lớp có mã @malop

Tên:  Xoa_lop

xiii/  Cập nhật dữ liệu cho field nghihoc, dựa vào tham số gửi vào là @masv, @nghihoc

Tên:  Update_nghihoc

xiv/ Viết 1 SP tên Chuanhoa để chuẩn hóa 1 chuỗi S. Chuỗi ký tự S được gọi là đã chuẩn hóa nếu nó không còn ký tự blank thừa ở trước, giữa và sau chuỗi.

Áp dụng:  Liệt kê danh sách sinh viên của lớp có tên lớp X. Kết xuất có dạng :


MASV 
HO TEN
PHAI

DIACHI

xv/ Liệt kê các sinh viên thuộc lớp  @malop có điểm thi lần 1 môn học mã @mamon cao nhất

b/ QL_VATTU

Xvi/ Tạo 1 SP để hủy phiếu có số phiếu do ta gởi vào. SP trả về 1 hoặc 0 để cho biết kết quả hủy phiếu
Xvii/ Tính số lượng tồn kho của từng vật tư. Kết xuất có dạng:

MAVT
TENVT
TONGNHAP
TONGXUAT
SOLUONGTON

11. Hãy cho biết cách để kiểm tra và hiệu chỉnh mode đăng nhập SQL Server của ta trong  SQL Server Management Studio?  Có 2 mode authentication (mode xác nhận) để  kết nối vào Server là ‘SQL Server and Windows’ (còn gọi là Mix mode) và ‘Windows Only’. Loại authentication nào được dùng theo mặc định để kết nối đến SQL Server ? Nếu ta muốn thay đổi mode authentication cho Server thì phải làm sao? 

12. Stored Procedure nào dùng để lấy thông tin về 1 cơ sở dữ liệu (Size, Owner, Created Date, Name, Filename, FileGroup, Maxsize, Growth, Usage) ?

13. Tạo 1 Data Source Name tên QLDSV đại diện cho cơ sở dữ liệu QLDSV trên sql server. Từ đó, tạo cơ sở dữ liệu QLDSV.MDB chứa các link table đến các tables có trong QLDSV.

14. a/ Trong CƠ Sở Dữ LIệU QLDSV, tạo SP Tao_nhom thực hiện các việc sau:
Tạo 2 nhóm PDT (phòng đào tạo) và PCTSV (phòng công tác sinh viên) với các quyền sau:
- PCTSV đựơc quyền xem danh sách các lớp, danh sách sinh viên, danh sách điểm của cơ sở dữ liệu.
- PDT được quyền xem/xóa/sửa dữ liệu trên toàn bộ cơ sở dữ liệu QLDSV. Tuy nhiên, PDT không được quyền hiệu chỉnh cấu trúc của các tables trong cơ sở dữ liệu.
b/ Tạo SP Tao_User có 2 tham số @username, @rolename dùng để tạo 1 login và user có tên là @username; sau đó đưa user này vào nhóm tên @rolename.
Lưu ý: Sp Tao_User phải kiểm tra xem login, user đã có chưa ? Nếu đã có rồi thì xem như chưa thực hiện bất cứ công việc gì? Sp phải kiểm tra @rolename đã có chưa? Nếu chưa có thì xem như chưa tạo user và login.

15. Bạn hãy cho biết thông tin login của SQL Server được lưu trong table nào? Nếu ta login vào Server với login và password đã tạo từ 1 phần mềm lập trình cơ sở dữ liệu như Visual Basic hoặc Visual C thì có được hay không?

16. Viết 1 SP trả về danh sách các nhóm mà 1 username là 1 thành viên. Kết xuất có dạng : mã nhóm, tên nhóm

17. Bạn hãy cho biết thông tin user, role và thông tin user là 1 thành viên của role được lưu vào trong table hệ thống nào? 

a. Viết câu lệnh  liệt kê ra màn hình danh sách  các users của cơ sở dữ liệu 
QLVT.

b. Viết câu lệnh  liệt kê ra màn hình danh sách  các roles của cơ sở dữ liệu QLVT.

c. Viết câu lệnh  liệt kê ra màn hình danh sách  các users là thành viên của roles trong cơ sở dữ liệu QLDSV.


Kết xuất:

User name

Role Name

18. a. Làm sao ta biết được 1 username trong cơ sở dữ liệu QLDSV sẽ có loginname là tên gì ?

b. Viết SP trả về tên của login name nếu ta biết username trong cơ sở dữ liệu QLDSV

19. Sau khi backup, thông tin về device backup, thông tin về các bản backup được lưu trữ trong các table hệ thống nào?

20. Viết các stored procedure sau:

a. Backup_DB cho phép tạo bản sao cơ sở dữ liệu QLDSV trên 1 file có tên file @filename.

b. Viết 1 SP liệt kê ra màn hình  ngày backup, thứ tự backup của 1 cơ sở dữ liệu có tên do ta chỉ ra

21. Viết 1 SP trả về danh sách các tên field của 1 table @tentable trong cơ sở dữ liệu QLDSV.
b. Viết 1 SP trả về tên  field của table, nếu ta biết @tentable và số thứù tự của field @stt 

22ù. Tạo các trigger sau: 

a. Tạo trigger Test_ThemSV để kiểm tra khi ta thêm 1 sinh viên mới thì mã lớp của sinh viên đó phải có trước trong table Lop. Nếu mã lớp này chưa có trong table Lop, thì báo lỗi và bỏ qua việc  thêm sinh viên đó.

b. XoaLop để kiểm tra khi ta xoá 1 lớp thì các sinh viên của lớp đó phải được xóa trước. Trong trường hợp vẫn còn sinh viên thuộc lớp thì xem như thao tác xóa không hoàn thành.

23. Tạo các trigger tên :

a. KTra_TrungMa kiểm tra masv không được trùng khi thêm 1 sinh viên mới.

b. KTra_Diem để kiểm tra điểm khi hiệu chỉnh phải từ 0 đến 10

24. Tiến hành nhân bản cơ sở dữ liệu QLVT qua 1 Server khác cùng tên

25. Sau khi đã định nghĩa publication xong, nếu trong cơ sở dữ liệu gốc ta thêm vào 1 view mới tên là v_dssv và ta muốn nó cũng là 1 article thì phải làm sao?

26. Nếu dữ liệu của CSDL gốc  và bản nhân bản không đồng bộ với nhau, thì ta dùng lệnh gì để chúng đồng bộ lại ?

27. Muốn xóa 1 publication thì ta dùng lệnh gì ?

28. Sau khi disable publishing tiến trình nhân bản, cơ sở dữ liệu của bản nhân bản có tự động mất đi hay không?
29. Viết UDF trả về 1 danh sách sinh viên của 1 lớp với tham số là @malop. Kết xuất gồm các cột : mã sinh viên, họ tên, phái, ngày sinh, tên lớp.

30. Viết SP trả về các processID của các user đang kết nối tới CSDL tên @databasename .

31. Viết UDF trả về bảng điểm lần @lan , môn học có mã @mamh của lớp có mã @malop. K/ xuất gồm các cột : MASV   , HO,  TEN,   DIEM

